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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 
7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng 
thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017
Hoàng Nguyễn Phương Linh1, Trần Khánh Vân2,  Trần Thúy Nga2, Nguyễn Song Tú2, 
Phạm Vĩnh An2

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng kết hợp với thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu máu, đang là 
một vấn đề rất phổ biến tại các nước đang phát triển. 

Mục tiêu: xác định tình trạng thiếu máu và các yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi 

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 717 trẻ SDD và nguy cơ SDD thấp còi ở 5 trường 
tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, năm 2017 

Kết quả: Tỷ lệ thiếu máu chung ở đối tượng nghiên cứu là 23,7%, ở mức độ trung bình (TB) có ý 
nghĩa sức khỏe cộng đồng. Hàm lượng hemoglobin TB ở nhóm trẻ SDD thấp còi, nhẹ cân và gầy còm 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (YNTK) so với nhóm bình thường (p >0,05). Nhóm thiếu kẽm có 
nguy cơ thiếu máu cao hơn gấp 1,4 lần so với bình thường. Hàm lượng hemoglobin TB  ở nhóm 
nguy cơ thiếu vitamin A tiền lâm sàng và nhóm thiếu kẽm thấp hơn có YNTK so với trẻ bình thường 
(p < 0,05). 

Kết luận: Tình trạng thiếu máu có liên quan tới tình trạng thiếu kẽm và vitamin A ở trẻ tiểu học. Do 
đó, các giải pháp cải thiện tình trạng thiếu máu trẻ em cần được triển khai đồng thời và phối hợp với 
việc cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng.

Từ khóa: trẻ 7-9 tuổi, thiếu máu, yếu tố liên quan, suy dinh dưỡng, SDD thấp còi, thiếu kẽm

Anemia status and some associated risk factors in 
students 7-9 years old stunting and risk of stunting in 
Phu Binh district, Thai Nguyen province, 2017
Hoang Nguyen Phuong Linh1, Tran Khanh Van2,  Tran Thuy Nga2, Nguyen Song Tu2, Pham 
Vinh An2

Abstract

Background: Malnutrition associated with micronutrient deficiency, especially anemia, is a 
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common problem in developing countries.

Objective: to identify anemia status and related factors in students 7-9 years old

Methodology: A cross-sectional study was conducted on 717 children with stunting and risk of 
stunting in five elementary schools in Phu Binh district, Thai Nguyen province

Result: The prevalence of anemia of the study subject was 23.7%, at a moderate level of public 
health significance. The averages of hemoglobin concentration of the stunted, underweight, and 
wasted child groups were not significantly different comparing to the normal one (p>0.05). The 
anemia status of the zinc deficiency group was 1.4 times higher than the normal group. The mean 
of hemoglobin concentration in the group with sub-clinical and marginal vitamin A deficiency and 
zinc deficiency was lower than in the normal group (p < 0.05)

Conclusion: Anemia status is related to zinc and vitamin A deficiency status in children of 
elementary schools. Therefore, future prevention should be implemented simultaneously and in 
coordination with the improvement of micronutrients deficiency.

Keywords: Children 7-9 years old, anemia, related factors, malnutrition, stunting, zinc deficiency.

Tác giả:
1 C c Y tế  ph ng, ộ Y tế
2 n nh ng ốc g ,  ộ

1. Đặt vấn đề 

S  nh ng S   t   ột n  
c   ngh  c h  cộng ng S C  áng 

c n t  Th  ánh g á n  201  c  
C , thống  c 200 t  t    5 

t   c S  th  th p c  h c th  g  c , 
c t   Ch  h   Ch  t   t ng 
nh t   c S  th  th p c   21, , th  

g  c   ,3 ,  th  th  c n  5, 1   
n  c  ngh  , c  1 t ng 3 t    5 t  
t n t n thế g  ng   nh ng th p 
c , g  c , h c th  c n    t  nh 

ng n  201 , c  n nh ng ốc 
g    t nh t ạng S  th  th p c   t   
5 t   23,    S  th  nh  c n  13,4  2. 

T nh t ạng th ế  á  c ng ng  n  th  
  c   ngh  S C   nh h ng ngh  

t ng hông ch  t  c h  c  h n h  t  
ng  t n t n thế g   c n t   phát t n 

 hộ   nh tế3    thống  c   
ch  th  t nh t ạng th ế  á  c  ph  n   t  
gá   t ng 2,  t  n  2012 2 ,  t  n  
201  32,5  T   t ng c  nh t  phí  T  
Thá  nh ng  t ng 4,  t  n  2012 
20,4  t  n  201  25,1 , t  nh n, phí  

 ông  c  t nh t ạng th ế  á  c  nh t 
t ng t t c  các n , c  th   n  201  c  t  
45,  Số  ốc g    ch t nh ng 
n  2015  ch   t nh t ạng th ế  á   t  

 t   2 , , c  nh t  ng n 
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n  31,2   ng nông thôn 2 ,2  4. 

Các ế  tố n n n ến c th ế  á  
 g  t nh t ạng nh tế, t nh ộ h c n, 

ngh  ngh p, g  tính  t  c  t , n ng ộ 
t n  h ết th nh, h  ết  n  th ế  
á , t nh t ạng nh ng t ng  n h ng 

ng 3  h ng ng n nh n n nh t n ến 
c th ế  á    th ế    các  ch t 

hác3  Th ế  á  c  nh h ng ngh  t ng 
t  c h    phát t n c  c n ng , 
nh t   t   

S  nh ng ết h p  th ế   ch t nh 
ng, c t  th ế  á , ng  ột n 

 t ph  ến tạ  các n c ng phát t n  
T  nh n, ột  ngh n c  t c ch ng 

nh t nh t ạng th ế  á  hông c  ố  t ng 
n t   nh ng 5   thế, ột ngh n 

c  nh  ánh g á th c t ạng th ế  á   
nh ng ế  tố n n t  th ế  á   t   
t   nh ng  ng  c   nh ng 
th p c   c t ến h nh tạ  các t ng t  
h c h n h  nh, t nh Thá  g n  c 
ích   nh h ng c  th n t nh t ạng th ế  
á   t   t , c t  t  S  th p 

c   ng  c  S  th p c ,  t  n  
ch ng  h n h  nh, t nh Thá  g n 
n  ng  

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên 
cứu: 

ố  t ng  T  t  4 11  tháng t  t c  
t  áp ng các t  chí     1 t c 

 ố  t ng ng  c  S   S  th p c  
c  t  tạ   n ngh n c , ố  ng  ch  
t  th  g

   th  g n ngh n c  tạ   t ng 
t  h c c  5  c  h n h  nh, t nh Thá  

g n t ng th  g n tháng 02 03/ 201

2.2 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.3 Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

 ác nh t   á   t   t  t , áp 
ng công th c  

                           n  

T ng  n  ố ố  t ng c n  t  t   
th ế  á  t  t  h c, n  201   3 ,   
ch n   0,05   1 /2  c  g á t   1,  C   
c n  t   3 2  2 g  24 ố  t ng

Phương pháp chọn mẫu: Ch n ch  nh h n 
h  nh, Thá  g n  ột t nh th ộc ng 

n n  phí  c,   ch n ch  ích 5  
c  t ng t  h c, n ố ông,  n nh 
tế h  h n c  h n  

Ch n t ng  Ch n t n ộ  t ng t  h c 
tạ  5 

Ch n ố  t ng ngh n c  T n ộ 2 00  t  
t  p 2 ến p 4 c ng c, c  1 2  t  c  

c    1  h ng cách   12 / 24  
ch n ng  nh n h  thống  h ng cách  

2  c 24 t  có    1   Th c tế 
t ến h nh th  th p c 1  t  áp ng t  
chí c  5 

2.4 Phương pháp và công cụ thu thập số liệu

 h ng n   ng ộ c  h  c  
ng c  th  h  các c ộc  t   th ế  

á  ộ c  h  c th  ngh  t c h  
t ến h nh  t  chính th c  

 C n  nh n t c  c n n t  S C  c  ộ 
chính ác t  0,1 g   ch  c  ng  ng 
th c g  3 nh c  ộ chính ác t  1  
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 t ngh  á  nh ng g n 
 t ng á  ng ph ng pháp 

C th g n, ng á  c

2.5 Một số tiêu chuẩn xác định, đánh giá 

 Cách tính t  T  c  t  c tính th  
, 200

 T nh t ạng th ế  á  h  h  ng 
g n  115 g/  

 T nh t ạng T S  n ng ộ t n  
0,  /  g  c  th ế  T S h  0,  

/   S 1,05 /   

 T nh t ạng nh ng t  th  ch n t ng 
t ng c   200  S  nh  c n h  

c  C /T 2  th p c  h  c  CC/T
2  g  c  h  c  /T 2   

2.6 Phân tích và xử lý số liệu:
S  ng ph n  p  t  3 1  nh p  

 S SS 1 0  ph n tích  Số   nh n t c 
c   ng ph n  nth  p  c  

, 200  ng t t   nh  χ2 t t 
  ánh các t    t t, t  t t  

ánh g á t  t ng nh c  ph n ố ch n g  2 
nh , nh  nh   ph n tích h   g t c 

 án các ế  tố n n  á t  p 0,05 
c  c   ngh  thống 

2.7. Đạo đức nghiên cứu:

gh n c   c ch p th n  ộ  ng ạ  
c c  n nh ng t c h  t n h , 

th  ết nh ố 152/  ng  13/2/201

3. Kết quả

gh n c  t ến h nh t n 1  t  t     t  
c  c    1  tháng 2 3/201  tạ  
 t ng t  h c c  5 , th ộc h n h  
nh  T ng  c  4 ,   n   50,1  n  

ộ t  t ng nh T  c  t   103,2 ,  
tháng t  nh  t  nh t  ,  tháng  c  
t  nh t  11 ,  tháng  C  14,  g  nh 
c  t  th ộc hộ ngh     ph n 

ạ , 12,3   hộ c n ngh , c n ạ  2,  
nh th ng    n tộc nh ch ế  ,3  

c n ạ  10,   n tộc hác

3.1 Thực trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi SDD 
và nguy cơ SDD thấp còi 

ết  t   th ế  á  ch ng  t   t  
S   ng  c  S  th p c   23,  ng 
ộ g n T   120,  g/   ,3  T  c  

h  ng h g n th p nh t  3,0 g/   
c  nh t  145,  g/

Bảng 1. Tình trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi 
theo giới, tuổi

Các chỉ 
số

n
Số 

thiếu 
máu

Tỷ lệ 
thiếu 
máu 
(%)a

Giá trị 
Hemoglobin 

(TB±SD)
(g/l)b

Theo tuổi
T   t 205 4 23,4 11 ,  ,4 1

T   t 245 0 2 , 11 ,5  ,1
T   t 2 52 1 ,5 122, ± ,

Theo giới
T  t 35 1 22, 120,5  ,0c

T  gá  35 24, 120,  ± ,

Tổng cộng 1 1 0 23, 120, ,3

2 t t  p 0,05,   t t  ánh 
th  nh  t  1p 0,05  c  t  t t  ánh 
th  g   p  0,05

T   th ế  á   nh  t   t   2 ,  c  
nh t   nh   t  23,4   nh   t  
1 ,5  nh ng   hác t hông c   ngh  

thống  Y T  χ2 t t, p  0,05  ng ộ 
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 h ết th nh t ng nh   nh  t  c  
 hác t c  Y T  t t, p  0,021  

nh ng  hác t   nh  t       
nh   t  hông c   hác t c   ngh   

t   th ế  á   h  ng  T  g  2 g

χ2 t t,  ánh t   t  th ế  á  g  các 
t ng  p  0,01  

Hình 1. Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi huyện Phú Bình theo trường (n = 717)

T   th ế  á  t c n ng ộ g n  115 
g/  c  nh t  nh  t  t ng g   2 
30,0 ,  g  ống n  t  t ng g  

 1 2 ,2 , n ạt 2 ,  t   th p nh t  
t   T n hánh 11,2    Ch  20,4

C   hác t c  Y T   t   th ế  á  g  
các t ng χ2 test, p < 0,01).  

3.2 Một số yếu tố liên quan đối với tình trạng 
thiếu máu ở trẻ tiểu học

Bảng 2. Tình trạng thiếu máu của ở trẻ 7-9 tuổi theo tình trạng dinh dưỡng

Các thể SDD n Số thiếu máu Tỷ lệ (%)
pa

OR (95 % CI)

Giá trị TB ** Hb 
(g/l)b

SDD nhẹ cân
S  nh  c n 223 5 25, 0,4 1 120,0  ,1

nh th ng 4 4 113 22, 1 1  0, 0 1, 121,01  ,3
SDD thấp còi
S  th p c 11 2 24, 0, 02 120, 0  ,

nh th ng 5 141 23,5 1 1 0,   1, 120, 2 ,1
SDD gầy còm
S  g  c 0 14 23,3 1,000 120,  ,05

nh th ng 5 15 23, 0,  0,52  1, 3 120, 0 ,33
 χ2 t t  p 0,05, c  t  t t  ánh th  g   p  0,05
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T   th ế  á   nh  t  S  th p c   
24, , nh  hông S   23,5  hông c  

 hác t c  Y T   t   th ế  á  g  
nh  t  S  th p c , nh  c n  g  c   
t  hông S  th p c  χ2 t t, p  0,05

á t  t ng nh h  ng h g n  nh  
t  S  th p c , nh  c n  g  c  hác t 
hông c  Y T    nh  hông S  t  

t t, p  0,05

Bảng 3. Tình trạng thiếu máu của trẻ 7-9 tuổi theo tình trạng vi chất dinh dưỡng

Thiếu vi chất dinh 
dưỡng

n
Số thiếu 

máu
Tỷ lệ 
(%)*

pa

OR (95 % CI)

Giá trị TB ** Hb 
(g/l)b

Thiếu và nguy cơ 
VAD - TLS
Th ế   ng  c  

  T S 
315 1 2 , 0,123 119,87 ± 8,22 +

nh th ng 401 21,4 1,3 0, 4 1, 121,38 ±  8,33

Dự trữ sắt thấp

 t  t th p 122 3 30,3 0,0 3 11 , 5  ,0
nh th ng 5 132 22,4 1,5 0,   2,31 120, 5 ± ,32

Thiếu kẽm

Th ế  424 112 2 ,4 0,048 120,09 ± 8,43  +

nh th ng 2 0 5 20,0 1,4 (1,01 – 2,06) 121,61 ± 8,07

a:χ2 test với p>0,05, c) t- test so sánh theo giới với p> 0,05

T   th ế  á   nh  t  th ế    2 ,4 , 
 nh  hông th ế   20,0  C   hác t 

c   ngh   t   th ế  á  g  2 nh  t  
th ế    nh  nh th ng χ2 t t, p 0,05  

h  t  th ế   c  ng  c  th ế  á  c  
h n g p 1,4 n   nh  nh th ng  á 
t  T  h  ng h g n  nh  t  th ế  

 ng  c  th ế  t n  t n  ng 
T S   nh  th ế   th p h n c   ngh   

 nh  t  nh th ng t  t t, p  0,05

Bảng 4. Mô hình hồi qui logistic đa biến dự 
đoán các yếu tố liên quan với tình trạng thiếu 
kẽm ở trẻ 7-9 tuổi 

Các yếu tố 
trong mô hình 
(Biến độc lập)

OR 
(Hiệu 
chỉnh)

(95% CI) p

Tuổi của mẹ
 30  t  

30 t  t  n
0, 4 0,54 1,30 0,435

Trình độ học 
vấn mẹ
C p 2 t  ống/
t n c p 2+

1,41 0, 2,51 0,243
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Các yếu tố 
trong mô hình 
(Biến độc lập)

OR 
(Hiệu 
chỉnh)

(95% CI) p

Hoàn cảnh kinh 
tế hộ gia đình

gh , c n ngh  
/ nh th ng+

0, 0,52 1,1 0,22

Nghề nghiệp 
của mẹ

hác/  ộng+ 1,35 0, 1 2,00 0,13

Tình trạng 
VAD và nguy 
cơ VAD-TLS
Th ế  / hông 
th ế +

1,2 0, 0 1, 1 0,1

Tình trạng dự 
trữ sắt thấp

 t  th p/
hông th p+

1,4 0, 5 2,2 0,0 0

Tình trạng 
thiếu kẽm

Th ế  /
hông th ế

1,3 0, 2,00 0,0

Cỡ mẫu phân tích (n): 706;+: Nhóm so sánh; 
*: có mối liên quan

h n tích h    ến  án các ế  tố 
n n, ch  t  th  ố  n n g   

t nh t ạng th ế  á   h   át  các 
ế  tố t  c  , h c n , nh tế hộ g  
nh, ngh  ngh p, t nh t ạng th ế  á , t nh 

t ạng   ng  c   T S,  t  t 
th p  th ế  

Bảng 5. Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến 
dự đoán các yếu tố liên quan với nồng độ 
Hemoglobin huyết thanh ở trẻ 7-9 tuổi 

Các yếu tố trong mô 
hình (Biến độc lập)

Beta

(Hệ số tiêu 
chuẩn)

p

T  c    30 
 t  30 t  t  n

0,004 0, 1

T nh ộ h c n  
c p 2 t  ống/t n 

c p 2
0,001 0, 0

n c nh nh tế 
ngh , c n ngh /
nh th ng

0,02 0,4 5

gh  ngh p   
ộng/ hác

0,020 0, 0

T nh t ạng   
ng  c  T S 
th ế / hông th ế

0,0 4 0,051

 t  t th p 
th p/ hông th p

0,03 0,313

T nh t ạng th ế   
Th ế  / hông 

th ế
0,0 0,021

Cỡ mẫu phân tích (n): 706; R2= 0,018; Constant 
= 113,965

ô h nh h   t ến tính  ến ch  th  
c  ế  tố n n g  t nh t ạng th ế   
p 0,05   n ng ộ h g n h ết th nh 
 t   t   h   át các ế  tố t  

c  , t nh ộ h c n, h n c nh nh tế, 
ngh  ngh p, t nh t ạng   ng  c   
T S,  t  t th p
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4. Bàn luận

4.1 Thực trạng thiếu máu ở trẻ 7-9 tuổi SDD 
và nguy cơ SDD thấp còi

Th  ng ph n ạ  c  ,  t  t   ến 
11 t , n ng ộ g n  t ng á  

 115 g/  th   c c   th ế  á   
n  200 , t   t  th ế  á   ng nông thôn 

 t   10   ng th nh phố   
 3 n , t   th ế  á   các ng t ng n 
t n  11,3   13,  ,10  T  , t  c  th  

th  ng t nh t ạng th ế  á   t  t n t n 
ốc ng nh  hông c  th n  c  ch  

h ng t ng n  c n c  n phát c  th n  
ết  ch  th  n ng ộ h ết th nh t ng 
nh  2 nh   t  11 ,  g/    t  11 ,5 

g/  c   hác t c  Y T    nh   t  
122, g/   n  c ng c  g  t ng t  

ngh n c  tạ  Th nh , t nh   n  
2015, h  ng g n c t ng n 
th  các p t  c  t  11  T  nh n, t   th ế  

á   ngh n c  hông c  ố  n n t  
ộ t  h c g  tính c  t   h n h  nh, 

c ng g ống nh  ết  c  ột  ngh n c  
hác  th nh phố  h ng n  201    

phí  c n c C n n  201  5,12.

T nh t ạng th ế  á  g  các t ng c   
hác t c   ngh  thống , th p nh t  
 t ng T n hánh 11,2 ,  c  nh t  

t ng g   2 30,0  C  th   g   
hác t n   t nh t ạng nh tế, t nh ộ 

h c n c  ố ,  ngh  ngh p c    
c   hác t g  các   n  ph  h p 

 ết n c  các ngh n c  t c ch  ng 
t   t   th ế  á  h c ng  c   th ế  á  
c  h n  nh ng hộ g  nh ngh , c  t nh 
t ạng nh tế  h c n th p 5  T  nh n, ết 

n  t  n  ạ  ng c ạ   ết   
t   th nh phố  h ng  c t nh t ạng 
th ế  á  hông c  ố  n n  t nh 
t ạng nh tế, t nh ộ h c n c ng nh  ngh  
ngh p c  ố  12    c  th  ch  th , 
nh ng ế  tố n n hác nh   th nh phố 

 nông thôn  ch  nh ng ế  tố n n 
hác nh   t nh t ạng nh ng  th ế  
á  Th ế  á  n n nh  ến chế ộ n 
  n  nh ô  t ng   thế, n n 

c  th    th  t ng ngh n c   ố  
t ng n g  t nh t ạng th ế  á   t  t  
h c  t nh t ạng nh tế, h c n  ngh  
ngh p c  ố   ng th nh phố, nông thôn, 

n n  t ng t ng   c  th    c 
nh ng n pháp hác nh  ch  ch  c t ng 
c ng   ng  ch t nh ng ch  t   
t ng ng n  

4.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng 
thiếu máu trên trẻ tiểu học

ết   t  ch  th , hông c   hác t 
 t   th ế  á  g  nh  t   S  th  th p 

c , nh  c n,  g  c   t  hông S , 
t  nh n, ết  n   ng c ạ   các ết 

 ngh n c  t c  Các ết  ngh n c  
t c ch  th , t    nh ng, c t  
S  th  th p c  c  ng  c  th ế  á  c  g p 
1,5 n   t  c  t nh t ạng nh ng nh 
th ng 11,12  á t  T  h  ng h g n 

 nh  t  S  c ng hông c   hác t 
 nh  hông S  T  nh n, ngh n c  

ch   c t nh t ạng th ế  á  c  n n 
t  c t   th ế   ng  c  T S,  t  

t th p, h c th ế   c  t   h n h  
nh, c ng nh  h  ng h g n  nh  

t  ng  c  T S  nh  th ế   th p 



14 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

h n  nh  t  c  ch  ố nh th ng  Th ế  
  th ế  cá  ạ   ch t  ng n nh n 

ch  ế  n t  c th ế  á   t  11,12   
n  c ng g ống nh  ết  ngh n c  c  

ng n h ng n  201 , t   th ế  á  
 t  th ế  T S 40,3  h c th ế   
2 ,  c  h n   t  nh th ng 1 ,  
 24,3  11.

h n tích h    ến  án các ế  tố 
n n ch  th  ch  c  ố  n n g  

t nh t ạng th ế  á   h   át các ế  
tố t  c  , t nh ộ h c n, ngh  ngh p, 
t nh t ạng nh tế, th ế  á ,   ng  c  

T S,  t  t th p  th ế   T  
nh n, t ng ột   ngh n c  t c, ph n 
tích h    ến ch  th  ố  n n g  
ế  tố ngh  ngh p, t nh t ạng T S,  

t nh t ạng th ế  á   h   át các ế  
tố h c n, nh tế hộ g  nh, t nh t ạng th ế  

 11.

ô h nh h   t ến tính  ến ch  th  
c  ố  n n g  t nh t ạng th ế   

 n ng ộ h g n h ết th nh  h  
 át  át các ế  tố t  c  , 

t nh ộ h c n, ngh  ngh p, t nh t ạng nh 
tế, th ế  á ,   ng  c  T S,  
t  t th p  ết  t ng t  nh  ngh n c  
c  ng n h ng  h n Th nh , 
t nh   ch  th  ố  t ng n g  
ngh  ngh p, t nh t ạng T S, th ế   

 h  ng h ết th nh h g n  h  
 át các ế  tố t nh ộ h c n  t nh 

t ạng nh tế 11.

 , các g  pháp c  th n t nh t ạng th ế  
á  t   c n c t n h  ng th   phố  

h p  c c ng c p ến th c  nh ng, 

c  th n ch t ng  n c ng nh   ng  
ch t ch  t   S   ng  c  S   c  th n 
t nh t ạng  ch t nh ng,  nh ng 
th p c   t
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T nh t ạng th ế  á  ch ng  t   t  S  
 ng  c  S  th p c   23, ,  c t ng 
nh c   ngh  c h  cộng ng, ch  ế  
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t c  Y T   t   th ế  á  g  các t ng 

 nh  t  th ế    nh  nh th ng  
h  t  th ế   c  ng  c  th ế  á  c  

h n g p 1,4 n   nh  nh th ng  á 
t  T  h  ng h g n  nh  t  ng  
c  T S  nh  th ế   th p h n c  
Y T    nh  t  hông S   ng  c  
S  th p c  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1  C  The state of the world’s 
children 2019. Children, Food, and Nutrition: 
growing well in a changing world.  Y  

C 201

2  ng  T    nh ng 
t   5 t  th  các c ộ, th  ng 

nh thá  201  201  http //ch nt ng
n nh ng n/ p / c nt /

nh 20 ng 20t 20 /T S 20
205 20t 20th 20c c 20

c 20 20n 20201 p .

3   ,  , gh  
, t   t t c n   g  n  

n  1 0 t  2010  2014 135 5 15  
24



15Tạp chí Y tế Công cộng, Số 54 tháng 3/2021

4  ng  ánh g á t nh t ạng th ế  
á , th ế  ột ố  ch t nh ng c  ph  

n   t     5  tháng tạ  ng th nh th , 
nông thôn  n n  n  2014  2015     

ộ  n nh ng 2015

5  S  , g g  , g n  , t 
 t n h p t n , n , 

n t t n  n  c c n c t t  ng t 
n t n ch n, n th  th g n  

C n   c ct n  nt  PLoS 
One. 201 14 021 442

 g n S ng T  TT , g n Th  
n nh  T nh t ạng th ế  á   ế  tố n 
n  t   n n, t  h c  nh ng 

 ng  c    nh ng th p c   c  h n  
c Y n , Y n nh, T nh Y n á , n  201  

Tạp chí Y học Việt Nam. 201 t p 4 5 Số 1 
2 1 1 3

  n c nc  n  
nt, nt n n  C nt   g  

 p g  n g  2001 15 3

  S  t n  c nc nt t n  
 t n ng th  p nc   t n  
c nc  n p p t n  t n n  n  

t t n n t n S t  Geneva, WHO 
(WHO/NMH/NHD/MNM/11.3 2011

  , h  T , T n T, t  
c n t t nt c t   t  p c  

ng n n  ng ch n n tn   
Plos One. 2012 4 1 14

10   g n ,  Th  , g n  
, t   n  n n t t n n  
n t t n n tn  n 2011  t   th  

S TS t  n 0 5 11  ch n  
Br J Nutr. S p 2013 110 S pp  3 S45 5

11  ng ,  T , g n TT , T n 
T, hạ  TT, T  S  T nh t ạng th ế  á  
 ế  tố n n  t  3 5  tháng t   
nh ng  ng  c   nh ng th p 

c  tạ  h n Th nh , t nh  , n  
2015  Tạp chí Y học dự phòng. 201 2 42  
4

12  ng T , n  ,  T , t  
n  n  t  t n t  g ph c, 

S c c n c n  nth p t c ct  
n   Sch  Ch n n  h ng 

C t , tn  Nutrients. n 201 11


